Đề cương ôn tập môn Hoùa-ĐHM TP.HỒCHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HÓA HỌC

(Dùng cho ôn tập Thi tuyển sinh đầu vào hệ Vừa làm Vừa học)
Phần  I.  HÓA HỮU CƠ
MỞ ĐẦU

I. Hợp chất hữu cơ là gì?


Hợp chất hữu cơ  là những hợp chất của cacbon( trừ CO, CO2, muối cacbonat ). Hợp chất hữu cơ gồm:

· Hidrocacbon

· Hidrocacbon no:

· Ankan
· Xicloankan

· Hidrocacabon không no:

· Anken

· Ankañien

· Ankin

· Hidrocacabon thơm:

· Dẫn xuất của hidrocacbon

II. Đồng đẳng, đồng phân

1. Đồng đẳng: Là các chất có tính chất hóa học giống nhau, những thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm – CH2 –



Víduï: 
CH4, C2H6, C3H8, …



CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, …

2. Đồng phân: Là các chất có công thức phân tử giống nhau, nhưng công thức cấu tạo khác nhau, nên tính chất hóa học khác nhau.



Ví dụ: Cùng CTPT 
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III. Bậc cacbon: Bậc cacbon cho biết nguyên tử cacbon đó gắn trực tiếp với mấy cacbon khác.


HIDROCACBON NO
A. DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA METAN ( Ankan, parafin )

Ankan là hidrocacbon mạch hở, chỉ có liên kết đơn



Công thức chung : CnH2n+2 ( n (1 )

IV. Danh pháp :

Các chất đầu dãy đồng đẳng

	Tên ankan
	Công thức phân tử
	Gốc hidrocacbon
	Tên gốc hidrocacbon

	Metan

Etan

Propan

Butan
	CH4

C2H6

C3H8
C4H10
	CH3–

C2H5–

C3H7–

C4H9–
	Metyl

Etyl

Propyl

Butyl
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Từ Butan trở đi có đồng phân về mạch cacbon

C – C – C – C,


* Tên thông thường:

n – mạch không nhánh


iso – có một nhóm CH3– ở C số 2


neo – có 2 nhóm CH3– ở C số 2


Ví dụ : C4H10 có 2 đồng phân:


CH3 – CH2 –  CH2 –  CH3



n - Butan

* Tên quốc tế của ankan mạch nhánh :


Ví dụ: 

Nếu có nhiều nhánh giống nhau, dùng đi( 2 ), tri( 3 ), tetra( 4 ), …

Ví dụ: 
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V. Tính chất hóa học: 
1. Phản ứng thế
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2. Phản ứng tách hidro




CH4               C + 2H2
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3. Phản ứng cracking: 
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4. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn :
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5. Phản ứng cháy
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VI. Điều chế:
· Lấy từ khí thiên nhiên

· Còn có thể điều chế bằng các phản ứng:

Al4C3 + 12 H2O 
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3CH4 + 4Al(OH)3


CH3COONa + NaOH  
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  CH4 + Na2CO3 
(phản ứng này dùng để điều chế các đồng đẳng của metan bằng cách dùng muối tương ứng)

B. XICLOANKAN

Công thức chung  CnH2n  ( n ( 3 )





Tính chất hóa học tương tự ankan. Riêng xiclopropan, xiclobutan có phản ứng cộng mở vòng.




( + Br2  
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 Br – CH2 – CH2 – CH2 – Br



           
+      +  Br2 
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Br  - CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – Br
HIDROCACBON KHOÂNG NO
A. DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA ETYLEN ( anken, olefin ).
Đó là những hidrocacbon mạch hở, trong phân tử có một nối đôi.

Công thức chung : CnH2n ( n ( 2 ).

VII. Danh pháp :

Đi từ ankan tương ứng,

    đổi đuôi 
 an 

ilen ( tên thông thường )



 an 

en ( tên quốc tế )


    Ví dụ : 
C2H4
:  etilen, eten




C3H6
:  propilen, propen

VIII. Đồng phân :

Từ buten trở đi có đồng phân.

a/ Đồng phân do mạch cacbon khác nhau

b/ Đồng phân do vị trí nối đôi khác nhau


Ví dụ: CH3 – CH2 – CH = CH2
buten - 1


         CH3 – CH = CH – CH3
buten – 2

Đọc tên anken nhánh:

. Đọc tên nhánh kèm số chỉ vị trí

. Tên mạch chính ( là mạch cacbon dài nhất có chứa nối đôi )




Ví dụ:
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c/ Đồng phân mạch vòng
d/ Đồng phân Cis- trans.



Tổng quát:    
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Ví dụ: 
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IX. Tính chất hóa học :
1. Phản ứng cộng:

a/ Cộng hidro : (  ankan

CH2 = CH2 + H2  
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        CH3 – CH3

b/ Coäng X2:

Phản ứng làm mất màu nước brom( Phản ứng nhận biết anken )

CH2 = CH2  +  Br2    
[image: image17.wmf]®

   Br – CH2 - CH2  - Br

c/ Coäng HX :

- Với anken đối xứng : cho một sản phẩm
`



CH2 = CH2 +  HCl
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        CH3 – CH2 – Cl

· Với anken không đối xứng: cho hỗn hợp sản phẩm( sản phẩm chính tạo thành theo quy tắc Macopnhicôp ). 
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d/ Cộng nước
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2. Phản ứng trùng hợp :




n CH2 = CH2
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(- CH2 – CH2 -)n 
polyetilen
(PE)



nCH3 – CH = CH2 
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  ( - CH – CH2 - )n
polypropilen
(PP)




n CH2 = CH
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    ( - CH2 – CH - )n
polyvinylclorua (PVC)




3. Phản ứng oxihóa làm mất màu dd thuốc tím:

3CH2 = CH2 + 2KMnO4 + 4H2O ( 3CH2 – CH2 + 2MnO2 + 2KOH


( Đây cũng là phản ứng để nhận biết hidrocacbon không no )

4. Phản ứng cháy:




CnH2n + 
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X. Điều chế:

5. Tách nước từ rựu no đơn chức :









CH3 – CH2OH                  CH2 = CH2 + H2O

6. Tách X khỏi dẫn xuất hidrocacbon:




CH3 CH2 Cl + KOH (đặc)
[image: image25.wmf]0

t

¾¾®

  CH2 = CH2 + KCl + H2O



CH2 – CH​2 + Zn   
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CH2 = CH2 + ZnBr2
7. Tách hidro khỏi ankan :



CH3 – CH3 
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 CH2 = CH2 + H2
8. Cracking ankan:




CH3 – CH2 – CH2 – CH3   
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 C2H4 + C2H6
9. Ankin + H2:




CH ( CH + H2  
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CH2 = CH2
B. ANKAÑIEN ( ñien, ñiolefin )





Đó là những hidrocacbon mạch hở, có 2 nối đôi trong phân tử. Công thức chung: CnH2n-2 ( n ( 3 )


Quan trọng nhất là:



CH2 = CH – CH = CH2

CH2 = C – CH = CH2


XI. Tính chất hóa học: (tương tự anken )

1. Phản ứng cộng


a/ Cộng hidro

          [image: image30.emf]CH

3

CHCH

3

OH

CH

3

CH

2

CH

2

OH

H

2

CH

2

CH CH

+

CH

2

Cộng 1.2 Cộng 1.4


(Nếu dùng dư H2, sẽ tạo thành hidrocacbon no )
b/ Cộng broâm
 CH2 = CH – CH = CH2 + Br2



( Nếu dùng dư Br2, sẽ tạo thành C4H6Br4 )
2. Phản ứng trùng hợp:



n CH2 = CH – CH = CH2 
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( - CH2 - CH = CH - CH2​ - )n


n CH2 = C – CH = CH2  
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( -  CH2 - C = CH - CH2 - )n

























XII. Điều chế:

3. Tách hidro khỏi ankan tương ứng:



CH3 – CH2 – CH2 – CH3
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CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2

CH3 – CH – CH2 - CH3
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CH2 = C – CH = CH2 + 2 H2


4. Đi từ rượu etylic:


2 CH3 – CH2 – OH 
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    CH2 = CH – CH = CH2 + 2 H2O + H2
5. Đi từ axêtylen:


2 CH ( CH 
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CH2 = CH – C ( CH



CH2 = CH – C ( CH + H2
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 CH2 = CH – CH = CH2
C. DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA AXETYLEN (ankin)
An kin là những hidrocacbon không no mạch hở có một nối ba (() trong phân tử

Công thức chung : 
CnH2n-2    ( n ( 2 )
Tên gọi : từ ankan tương ứng, đổi đuôi an (  in

Từ butin ( C4H6 ) trở đi có đồng phân:


CH3 – CH2 – C ( CH

butin -1


CH3 – C ( C – CH3

           butin -2

XIII. Tính chất hóa học:
1. Phản ứng cộng

a/ Cộng hidro :



Ankin


Anken


Ankan

( Nếu dùng xúc tác Pd, phản ứng đến anken thì ngưng )
b/ Cộng brôm : ( Phản ứng làm mất màu nước brôm )

CH ( CH + Br2 
CH = CH
1,2 – ñibrom eten

CH = CH + Br2               Br – CH – CH – Br
  

c/ Coäng HX: 

CH ( CH + HCl
     CH2 = CH – Cl
vinylclorua



          ( Sp chính )

CH2 = CH – Cl + HCl 

                                              ( Sp phụ )
d/ Cộng axit :


CH ( CH  + CH3COOH  
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  CH3COOCH = CH2 (Vinyl axetat)


Với axit đồng đẳng của axêtylen : Sản phẩm chính tạo thành tuân theo quy tắc Maccôpnhicôp.

e/ Cộng nước :




CH ( CH + HOH 
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  CH3CHO 
(andehit axetic)   
    

2. Phản ứng trùng hợp :

a/ Nhị hợp :




2CH ( CH 
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CH2 = CH – C ( CH (Vinyl axetylen)
b/ Tam hợp :




3C2H2 
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     C6H6
3. Phản ứng thế bởi kim loại : Chỉ có axetylen và các ankin -1 có phản ứng nó




CH ( CH + Ag2O  
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Ag – C ( C – Ag     +   H2O      






Bạc axetylua(Vàng nhạt)
4. Phản ứng cháy ( CO2, H2O




CnH2n-2 + 
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XIV. Điều chế :

5. Từ CaC2 (đất đèn)
   CaC2  + 2H2O  ( C2H2 + Ca(OH)2

6. Từ meâtan 
   2CH4     
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     C2H2   + 3H2   

7. Điều chế caùc ankin khaùc 
 

+   2KOHđặc   
[image: image45.wmf]0

t

¾¾®

   CH3-C  ( CH  +2KCl +2H2O

HIDROCACBON THƠM
Đó là những hidrocacbon trong phân tử có 1 hay nhiều vòng benzen

A. DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA BENZEN (AREN)
Công thức chung : CnH2n-6  (n ( 6)

C6H6 ;   
C6H5-CH3 ;
 C6H5-C2H5; ……tạo thành dãy đồng đẳng của benzen

Gốc C6H5- gọi là gốc phenyl
XV. Đồng phân
Từ C8H10 trở đi có đồng phân do có vị trí tương đối của các nhóm thế

Ví dụ: C8H10 có 4 đồng phân


XVI. Danh pháp
Tên quốc tế của aren = tên gốc akyl + benzen

Ví dụ:  
C6H5-CH3  metyl benzen (toluen)

C6H5-C2H5 etyl benzen

XVII. Tính chất hóa học

Tính chất hoá học đặc trưng: dễ thế , khó cộng

1. Phản ứng thế:

Phản ứng với Brôm lỏng:

C6H6  +Br2  
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        C6H5Br   + HBr 

Với toluen phản ứng dễ dàng hơn:

2                + 2Br2 
Nếu có ánh sáng, dễ có phản ứng thế ở mạch nhánh.

 


+ Br2 
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                      +  HBr  

2. Phản ứng nitrô hoá (phản ứng nhận biết benzen)

C6H6  + HONO2    
[image: image48.wmf]0
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    C6H5-NO2   +H2O         


Với toluen phản ứng  nitrô hoá cũng dễ dàng hơn.



+3HONO2(ñ) 
 (    
* Qui luật thế ở vòng benzen

   - Khi vòng benzen có sẵn các các nhóm ankyl –OH, -NH2 – Cl…thì phản ứng xảy ra dễ hơn và ưu tiên ở vị trí O và p

- khi vòng benzen có sẵn các nhóm - NO2, -COOH, -CHO,-SO3H…thì phản ứng xảy ra khó hơn. Và ưu tiên ở vị trí meta.

3. Phản ứng cộng

a. Cộng hidro

C6H6  + 3H2     
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         C6H12 (xiclohexan)  

b. Cộng clo

C6H6  + 3Cl2   
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      C6H6Cl6   
4. Phản ứng oxi hoùa bởi KMnO4
Benzen không phản ứng với KMnO4

Toluen và các đồng đẳng bị oxihoá ở nhánh.

     C6H5-CH3 + 3[O]    
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  C6H5-COOH  + H2O

5. Phản ứng chaùy:
CnH2n-6 + [(3n-3)/2] O2  (   nCO2  +  (n-3)H2O
XVIII. Điều chế:
1. Tam hợp axêtylen:

         3C2H2   
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    C6H6

2. Từ xiclohexan

C6H12  
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C6H6  +3H2
3. Từ n-Hexan

C6H14  
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   C6H6  +4H2
B- MỘT SỐ HIDRÔCÁCBON THƠM KHÁC


Tính chất hoá học

1. Phản ứng trùng hợp stiren



n                     (                                          

2. Phản ứng đồng trùng hợp 

Styren + butadien 1,3   (   caosu buna- S

                       

n            +    CH2=CH-CH=CH2         (                              CH2-CH=CH-CH2-)n    
DẪN XUẤT CỦA HIDROCACBON

A. NHÓM CHỨC   

Nhóm chức là nhóm nguyên tử gây ra những phản ứng hoá học đặc trưng cho phân tử chất hữu cơ.

Các nhóm chức thường gặp :

    Nhóm –OH đặc trưng cho hợp chất rượu


-CHO    

andehit

- COOH                       axit
Xeton  

      
[image: image55.wmf]                            
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B. DÃY ĐỒNG ĐẴNG CỦA RƯỢU ETYLIC (Rượu no đơn chức)

Công thức chung : CnH2n+1OH  (n ≥ 1)

XIX. Danh pháp:

- Danh pháp:

· Tên thông thường: rượu+ gốc hidrocacbon+ic

· Tên quốc tế:

+ Chọn mạch C dài có - OH làm mạch chính

+ Đánh số thứ tự trên C mạch chính (số nhỏ gần - OH nhất)

+ Gọi tên: số chỉ nhánh-tên nhánh-tên mạch chính-ol-số chỉ vị trí nhóm - OH

    Vi dụ: CH3OH (metanol)

Bậc rượu: Bậc rượu là bậc của nguyên tử C mang nhóm –OH

Ví dụ: CH3-CH2-CH2OH : rượu bậc 1


CH3- CH - CH3 : rượu bậc 2


         OH


XX. Tính chất hóa học.
1. Tác dụng với Na, K

C2H5OH  +  Na  (  C2H5ONa  +  1/2H2
2. Phản ứng tách nước.
a/ Tách nứơc tạo anken

C2H5OH                      C2H4  +  H2O

b/ Tách nước tạo ete

2C2H5OH                      C2H5–O– C2H5   +  H2O

3. Tác dụng với axit

C2H5OH+ HBr                 C2H5Br +H2O

C2H5OH  +  CH3COOH  
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EMBED Equation.DSMT4[image: image57.wmf]CH3COOC2H5  +  H2O

4. Phản ứng oxihóa

a/ oxihóa không hòan tòan:

C2H5OH+CuO
[image: image58.wmf]¾

®

¾

0

t

  CH3CHO + Cu +   H2O

b/ Oxihóa hòan tòan: Phản ứng cháy

C2H5OH  +  3O2   (  2CO2   +   3H2O

XXI. Phương pháp chung điều chế rượu:
5. Thủy phân dẫn xuất halozen

C2H5Cl  +  NaOH  
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  C2H5 OH  +  NaCl

6. Hyñrat hoùa anken



C2H4   +  H2O   
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  C2H5OH  
7. Khử anđêhyt hoặc cêton



CH3CHO  +  H2  
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8. Thủy phân este

CnH2n+1COOCmH2m+1 +  NaOH  (  CnH2n + 1 COONa + CmH2m + 1 CH2OH
9. Phương pháp sinh hóa

C6H12O6                              2CO2   +   2 C2H5OH

C. PHEÂNOL
XXII. Phân biệt phenol và rượu thơm

· Phênol là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzen.

Ví dụ:    C6H5OH (phenol); 
H3C-C6H4-OH (crezol)

· Rượu thơm là hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm -OH gắn với nhánh của hydrocacbon thơm.

Ví dụ: C6H5CH2OH (rượu bezylic)

XXIII. Tính chất hóa học.
1. Tác dụng với kim loại kiềm.

C6H5OH + Na ( C6H5ONa + 1/2H2

2. Tác dụng với dung dịch kiềm: Phenol có tính axit

C6H5OH + NaOH  (  C6H5ONa + H2O

Tuy nhiên tính axit của phenol rất yếu (không đổi màu quỳ tím), yếu hơn H2CO3:

C6H5ONa + CO2 + H2O  (  C6H5OH + NaHCO3
3. Phản ứng thế (với dd Brom) 
   

+ 3Br2          ( 

XXIV. Điều chế.
4. Tổng hợp từ benzen:

C6H6 + Cl2  
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  C6H5Cl + HCl

C6H5Cl + NaOHñaëc  
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  C6H5OH + NaCl

5. Chưng cất nhựa than đá.

D. AMIN – ANILIN

XXV. Khái niệm về amin.

* Amin là sản phẩm được tạo thành khi thay thế 1,2,3 nguyên tử hyđro trong phân tử amoniac bằng gốc hyđrocacbon
Ví dụ: 
CH3-NH2  

metylamin (amin bậc 1)


CH3-NH-CH3   
dimetylamin (amin bậc 2)

(CH3)3N   

trimetylamin 
(amin bậc 3)

C6H5NH2 

Phenylamin hay anilin

XXVI. Tính chất hóa học.

Amin có tính bazơ tương tự NH3:

· Dung dịch amin no trong nước làm quỳ tím hóa xanh.

· Amin tác dụng với axit cho muối.

Amin tiêu biểu của amin thơm là Anilin: C6H5NH2
1. Tác dụng với dung dịch axit
C6H5NH2  + HCl  ( C6H5NH3Cl 
2. Phản ứng với dung dịch Brom
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XXVII. Điều chế anilin:
 Khử nitrobenzen bằng hidrô nguyên tử (hidrô mới sinh)


C6H5NO2 + 6[H]
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 C6H5NH2 + 2H2O              

E. ANDEHYT – CETON                            

XXVIII. ANDEHYTFOMC (HCHO)

1. Tính chất hóa học
a. Phản ứng cộng hidrô

       HCHO + H2    
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b. Phản ứng tráng gương


HCHO + Ag2O 
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HCOOH + 2Ag
c. Phản ứng với Cu(OH)2 , đun nóng

HCHO + 2Cu(OH)2 
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d. Phản ứng với phenol
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Phenolformandehyt


2. Điều chế 

a.  Oxy hoá rượu metylic

                        CH3OH + CuO  
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  HCHO + Cu + H2O

b. Oxihoaù meâtan

                        CH4 + O2 
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 HCHO + H2O
XXIX. DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA ANDEHYT FOMIC (andehyt no đơn chức)

Công thức chung CnH2n+1CHO (n ( 0)

3. Danh pháp

Tên thông thường: Andehyt+ axit hữu cơ tương ứng

Ví dụ: CH3CHO  andehyt axetic

Tên quốc tế: Tên ankan tương ứng + al

Ví dụ: CH3CH2CHO propanal

4. Tính chất hoá học

Giống tính chất hoá học của andehyfomic

5. Điều chế

Oxi hoá rượu bậc 1 tương ứng

CH3CH2CH2OH + CuO 
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 CH3CH2CHO  +  Cu  +  H2O

Riêng adehyt axetic còn điều chế bằng cách 

C2H2  +  H2O      
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XXX. ĐỒNG PHÂN CETON

- Andehyt có từ 3C trở lên có đồng phân ceton

Ví dụ: CH3CH2CHO có đồng phân ceton là 
- Tính chất hoá học: 

Không có phản ứng tráng gương

Không có phản ứng với Cu(OH)2 đun nóng

Có phản ứng với H2 cho rượu bậc 2

F. AXIT CACBONXYLIC

DÃY ĐỒNG ĐẲNG CỦA AXIT AXETIC (axit cacbonxylic no đơn chức)

Công thức chung: CnH2n+1COOH (n ( 0)

XXXI. Danh pháp:

Tên thông thường: liên quan đến nguồn gốc tìm ra chúng

Ví dụ: HCOOH axit fomic (kiến)

          CH3COOH axit axetic (giaám)

Teân quoác teá:

Axit + tên ankan tương ứng +oic

Ví dụ:          CH3CH2COOH axit propanoic

XXXII. Tính chất hoá học:

1. Tính axit (phân ly tạo ion H+ làm đổi màu quỳ tím, tác dụng được với bazơ, oxit bazơ, kim loại đứng trước H, muối của axit yếu hơn.)

2. Phản ứng este hoá

CH3COOH + C2H5OH                   CH3COOC2H5 + H2O
(Riêng axit fomic có phản ứng tráng gương: HCOOH + Ag2O          CO2 +H2O + 2Ag )
XXXIII. Điều chế: 

Phương pháp chung: oxihoá andehyt tương ứng 

CH3CH2CHO + 1/2 O2  (     CH3CH2COOH

Riêng axitaxetic còn được điều chế bằng cách

· Lên men giấm

CH3CH2OH + O2        (          CH3COOH + H2O

· Tổng hợp từ axetylen

C2H2 +H2O     
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       CH3CHO

CH3CHO + ½ O2    
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     CH3COOH
AXIT CACBOXYLIC KHÔNG NO ĐƠN CHỨC

XXXIV. Các axit thường gặp

Axit acrylic      

CH2=CH- COOH

Axit metacrylic     



Axit oleic (axit béo)

C17H33COOH





CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH

XXXV. Tính chất hoá học
Ngoài các tính chất như axit no đơn chức, còn có tính chất của hợp chất không no:

Có phản ứng cộng

CH2=CH- COOH + Br2     (  

Có phản ứng oxihoá

CH2=CH- COOH + (O( + H2O     (           

Có phản ứng trùng hợp


nCH2=CH- COOH    (      (-CH2 - CH-)n
· Mối liên hệ giữa hidrocacbon-rượu- andehyt-axit





G. ESTE

Este là sản phẩm của phản ứng giữa rượu và axit

Ví dụ   HCOOH + CH3OH                         HCOOCH3  + H2O

XXXVI. Danh pháp:

Tên gốc hidrocacbon của rượu tương ứng+ tên gốc axit tương ứng 
Ví dụ: 
CH3COOC2H5  etyl axetat



C2H5COOCH3 metyl propionat

XXXVII. Tính chất hoá học

1. Phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit 
CH3COOC2H5 +H2O                         CH3COOH + C2H5OH

2. Phản ứng xà phòng hoá (phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm)
CH3COOC2H5      +     NaOH      
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     CH3COONa + C2H5OH

3. Riêng các este fomiat có phản ứng tráng gương

HCOOR + Ag2O      
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          CO2 + ROH + 2Ag 

Phần  II. HÓA HỌC VÔ CƠ
XXXVIII. Tính chất hóa học chung của kim loại:


Các kim loại đều có tính khử : M – ne = Mn+
1. Tác dụng với phi kim :




Cu + Cl2 = CuCl2

( Cu – 2e = Cu2+ )

2. Tác dụng với axit :



a/ Kim loại (đứng trước H ) + HCl, H2SO4 ( loãng ) ( H2




Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2


b/ Hầu hết kim loại( trừ Au, Pt ) tác dụng được với H2SO4 ( đặc ), HNO3.




Kim lọai + H2SO4 ( đặc )

 Muối sunfat + SO2( + H2O



Kim lọai + HNO3 ( đặc )

 Muối nitrat  + NO2( + H2O
Kim lọai + HNO3( loãng )

 Muối nitrat   + NO(  ( cũng có thể tạo ra N2O,  N2 hay NH4NO3 ) + H2O
3. Tác dụng với dd muối của kim loại có tính khử yếu hơn :



Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag ( 

XXXIX. Dãy điện hóa của kim loại :

4. Cặp oxihóa – khử của kim loại :





,

   ,  . . . gọi là các cặp oxihóa -  khử

5. Dãy điện hóa của kim loại :

K+
Ca2+
Mg2+
Al3+
Zn2+
Fe2+
Ni2+
Sn2+
Pb2+
2H+
Cu2+
Fe3+
Ag+  
Hg2+

K
Ca
Mg
Al
Zn
Fe
Ni
Sn
Pb
H2
Cu
Fe2+
Ag       Hg













Pt2+     Au3+

Pt
Au

* Ý nghĩa : Cho phép dự đoán chiều phản ứng: phản ứng xảy ra theo chiều chất oxihóa mạnh nhất sẽ oxihóa chất khử mạnh nhất tạo ra chất oxihóa yếu hơn và chất khử yếu hơn. Ví dụ : có 2 cặp oxihóa khử:
 Zn2+       và        Cu2+




       

 
Zn
        
    Cu


Phản ứng xảy ra theo chiều :





Cu2+ + Zn = Cu + Zn2+

XL. Ăn mòn kim loại:

6. Đinh nghĩa : Ăn mòn kim loại là sự phá hủy kim loại do tác dụng của môi trường xung quanh:



M – n e = Mn+
7. Các loại ăn mòn :

a/ Ăn mòn hóa học : Là sự phá hủy kim loại do khí hoặc hơi nước ở nhiệt độ cao:



Fe + 3 Cl2 = 2 FeCl3




3Fe + 4 H2O    =     Fe3O4 + 4 H2(
b/ Ăn mòn điện hóa : Là sự phá hủy kim loại do kim loại tiếp xúc với dd chất điện ly tạo nên dòng điện.

Điều kiện : -    Các điện cực phải khác chất nhau.

· Các điện cực phải tiếp xúc nhau.

· Các điện cực cùng tiếp xúc với dd chất điện ly.

XLI. Điều chế kim loại :

8. Phương pháp thủy luyện : Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn đẩy kim loại có tính khử yếu hơn ra khỏi dd muối của nó.





Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4 .

9. Phương pháp nhiệt luyện : Dùng CO, H2, . . . để khử các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.



Fe2O3 +  3 CO         =      2Fe  +  3 CO2(


( Để điều chế các kim loại đứng sau Al )

10. Phương pháp điện phân :

Điện phân là quá trình oxihóa khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi cho dòng điện một chiều đi qua dd chất điện ly hoặc chất điện ly nóng chảy.


a/ Điện phân nóng chảy :


Ví dụ: Điện phân muối CaCl2 nóng chảy




CaCl2 

       Ca + Cl2

b/ Điện phân dung dịch :


Ví dụ: Điện phân dd Cu(NO​3)2 với 2 điện cực trơ




2Cu(NO3)2 +2 H2O
        Cu + O2 + 4 HNO3 

( Phương pháp điện phân nóng chảy: điều chế kim loại kiềm, kiềm thổ và Al; pp điện phân dd: điều chế kim loại sau Al )

XLII. Kim loại kiềm, kiềm thổ : 
11. Tính chất hóa học : Có tính khử mạnh



a/ Tác dụng với phi kim:




2 Na + Cl2
=     2NaCl



b/ Tác dụng với axit :




Ca + 2HCl
=      CaCl2 + H2(


c/ Tác dụng với nước : Đều phản ứng mãnh liệt với nước:




2 Na + 2 H2O =   2 NaOH + H2(



   Ca + 2 H2O =      Ca(OH)2 + H2(
12. Điều chế : Điện phân muối halogenua nóng chảy

13. Một số hợp chất quan trọng của Natri, Canxi :

a/ NaOH : Là một bazơ mạnh, phân ly hoàn toàn trong nước :



NaOH     =
Na+ + OH-


* Điều chế : Điện phân dd NaCl ( Có màng ngăn xốp )



2 NaCl + 2 H2O        
2 NaOH + H2 + Cl2
b/ NaHCO3 (Xô đa thực phẩm )

- Bị phân hủy ở nhiệt độ cao ( Na2CO3 không có phản ứng này ).




2 NaHCO3 
=   Na2CO3 + CO2( + H2O

- Tác dụng được với axit mạnh, bazơ mạnh.

NaHCO3 + HCl
=       NaCl + CO2( + H2O



NaHCO3 + NaOH
=       Na2CO3 + H2O
c/ Na2CO3 (Xô đa công nghiệp )

- Tác dụng với axit mạnh




Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + CO2( + H2O


- Tác dụng với dd muốâi:




Na2CO3 + BaCl2 = BaCO3( + 2NaCl

d/ CaO ( Vôi sống )

- Tác dụng mãnh liệt với nước: CaO + H2O = Ca(OH)2

- Tác dụng với oxit axit: CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O 

- Tác dụng với oxit axit:




CaO + CO2 = CaCO3
· Điều chế CaO từ phản ứng nung vôi :



CaCO3  =   CaO + CO2(
e/ CaCO3 ( Đá vôi )

- Tác dụng với axit




CaCO3 + 2 HCl  =   CaCl2 + CO2( + H2O.


- Tan được trong nước có hòa tan CO2



CaCO3 + CO2 + H2O  =   Ca(HCO3)2  tan
XLIII. Nước cứng: Là nước chứa nhiều ion Ca2+, Mg2+. Chia ra 3 lọai:
Nước cứng tạm thời: nước cứng có chứa ion HCO3-
Nước cứng vĩnh cữu: nước cứng có chứa ion Cl-, SO42-
Nước cứng toàn phần: nước cứng có chứa đồng thời các ion trên.

Tác hại :

+ Tạo cặn

+ LaØm giảm tính tẩy rửa của xà phòng.

+ Nấu thực phẩm lâu chín, ảnh hưởng mùi vị.
Cách làm mềm nước cứng :

+ Làm mềm nước cứng tạm thời bằng cách: Đun nóng, dùng Na2CO3 hoặc Ca(OH)2 vừa đủ:

Ca(HCO3)2      =
CaCO3( + CO2( + H2O

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2   =   2 CaCO3( + 2 H2O

Ca(HCO3)2 + Na2CO3   =   CaCO3( + 2 NaHCO3.

+ Làm mềm nước cứng vĩnh cữu hay nước cứng tòan phần, dùng Na2CO3.

MgCl2 + Na2CO3 = MgCO3( + 2 NaCl

Mg(HCO3)2 + Na2CO3 = MgCO3( + 2 NaHCO3
XLIV. Nhôm .
14. Tính chất hóa học: Nhôm có tính khử mạnh





Al – 3e = Al3+

a/ Tác dụng với phi kim:





4 Al + 3O2 = 2 Al2O3

b/ Tác dụng với axit



2Al + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2(



Al + 4HNO3 = Al(NO3)3 + NO(  + 2H2O

*  Lưu ý: Al không tác dụng với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

c/ Tác dụng với oxit của kim loại kém hoạt động hơn:



8 Al + 3 Fe3O4 = 4 Al2O3 + 9 Fe

d/ Tác dụng với nước:



2 Al + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2(

Nhưng chính lớp màng bền vững Al(OH)3 lại bảo vệ lớp nhôm bên trong không phản ứng tiếp.

e/ Nhôm tan trong dung dịch kiềm:

2Al + 2NaOH + 2H2O = 2NaAlO2 + 3H2( 
15. Sản xuất nhôm : Nguyên liệu là quặng bôxit ( chứa Al2O3 )


Quặng   
     NaAlO2
           Al(OH)3
    Al2O3                     Al


Boâxit



Al2O3 + 2 NaOH = 2 NaAlO2 + H2O



2 NaAlO2 + CO2 + 3 H2O = 2 Al(OH)3 + Na2CO3



2 Al(OH)3  =  Al2O3 + 3H2O




2 Al2O3 

4 Al + 3 O2
16. Một số hợp chất của nhôm :


a/ Al2O3  : Là oxit lưỡng tính




Al2O3 + 6 HCl = 2 AlCl3 + 3 H2O




Al2O3 + 2 NaOH = 2 NaAlO2 + H​2O


b/ Al(OH)3 : Là hidroxit lưỡng tính.




Al(OH)3 + 3 HCl =  AlCl3 + 3 H2O




Al(OH)3 +  NaOH =  NaAlO2 + 2 H2O
XLV. Sắt :

17. Tính chất hóa học : Fe có tính khử, dễ biến thành Fe2+, Fe3+


a/ Tác dụng với phi kim:




2 Fe + 3 Cl2 =  2 FeCl3



3 Fe + 2 O2  =  Fe3O4
b/ Tác dụng với axit :

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2(



Fe + 4HNO3 = Fe(NO3)3 + NO(  + 2H2O
· Lưu ý: Fe không tác dụng với H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.


c/ Tác dụng với dd muối của kim loại có tính khử yếu hơn.



Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu


d/ Tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao:

Fe + H2O
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18. Một số hợp chất của sắt :


 FeO, Fe2O3, Fe3O4



*  Tác dụng với HCl, H2SO4 loãng.





FeO + 2 HCl 
  =     FeCl2 +   H2O





Fe2O3 + 6 HCl     =    2  FeCl3 +  3 H2O





Fe3O4 + 8 HCl     =    2  FeCl2 +  2 FeCl3 +   4 H2O




*  Tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc, nóng:




3 FeO + 10 HNO3 (l)  =   3Fe(NO3)3  +  NO( + 5 H2O





 FeO + 4 HNO3 (ñ)  =   Fe(NO3)3  +  NO2 ( +2 H2O





2 Fe3O4 + 10 H2SO4 (ñ)  =   3 Fe2(SO4)3  +  SO2( + 10 H2O

 Điều chế :




2Fe(OH)2 + 1/2O2 
=
Fe2O3 + 2H2O




2 Fe(OH)3
=
Fe2O3 + 3 H2O




3 Fe + 2O2
=
Fe3O4

Mối quan hệ :






Fe2O3

 
   Fe3O4


b/ Fe(OH)2, Fe(OH)3





Fe(OH)2  =  FeO + H2O





2 Fe(OH)3  =
Fe2O3 + 3 H2O





Fe(OH)2 + 2 HCl  =
FeCl2 + 2 H2O





Fe(OH)3 + 3 HCl  =
FeCl3 + 3 H2O





4 Fe(OH)2 + O2 +  2 H2O   =   4 Fe(OH)3 

c/ FeCl2 , Fe2(SO4)3


2FeCl2 + Cl2 = 2FeCl3


10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Fe2(SO4)3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O



Fe2(SO4)3 + Fe = 3FeSO4 



Fe2(SO4)3 + Cu = 2FeSO4 + CuSO4



2FeCl2 + 2NaOH = 2Fe(OH)2( + 2NaCl



Fe2(SO4)3  + 6NaOH = 2Fe(OH)3( + 6NaCl

……………………………………………….Hết…………………………………………..[image: image79.png]
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